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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG NGHIỆP 

SỐ: 55 /BC-CN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày    14     tháng  1 năm 2005


Báo cáo

Tình hình thực hiện sản xuất công nghiệp năm 2004, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2005

Triển khai thực hiện Nghị quyết 61- nq/tu của BCH tỉnh Đảng bộ khóa VII ngày 05/01/2004, Nghị quyết 65/2004/NQ.HĐND ngày 14/01/2004 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI - kỳ họp thứ 11 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2004. Thực hiện các Nghị quyết trên, ngành công nghiệp đã xây dựng chương trình công tác năm 2004, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2004 của ngành công nghiệp như sau:

phần I

TÌNH HÌNH thực hiện kế hoạch năm 2004
I. kết quả thực hiện sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2004 ước tính đạt 34.128 tỷ đồng, tăng 18,81% so năm 2003, vượt mục tiêu Nghị quyết 65/2004/NQ.HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai (mục tiêu Nghị quyết tăng từ 17 - 18%), đạt 102,18% so với kế hoạch năm 2004, góp phần nâng tỉ trọng ngành công nghiệp từ 56,2% năm 2003 lên 57% năm 2004 trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh.
Ngành công nghiệp phát triển không những đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, mà còn tham gia xuất khẩu, năm 2004 giá trị xuất khẩu đã đạt trên 2,4 tỷ USD, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 43.000 lao động trong năm, nâng số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp tính đến năm 2004 đã lên tới trên 268.958 người. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2004 cụ thể như sau:

Đvt: Tỷ  đồng.

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

năm 2004
	Ước TH năm 2004
	So với kế hoạch (%)
	So năm trước (%)

	Tổng số
	33.400
	34.129
	102,18
	118,81

	1. Khu vực DNNN
	7.712
	8.083
	104,80
	111,06

	- Quốc doanh TW
	5.695
	5.960
	104,65
	110,10

	- Quốc doanh ĐP
	2.017
	2.123
	105,23
	113,86

	2. Khu vực ngoài QD
	5.063
	4.960
	97,97
	122,80

	3. Khu vực ĐTNN
	20.625
	21.086
	102,24
	121,12


Tình hình cụ thể ở các thành phần kinh tế như sau:

1. Công nghiệp quốc doanh Trung ương
 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực công nghiệp Quốc doanh Trung ương ước tính đạt 5.960 tỷ đồng, tăng 10,1% so năm 2003 và đạt 104,65% kế hoạch năm, là năm công nghiệp quốc doanh trung ương có mức tăng trưởng khá qua 4 năm gần đây. Trong năm 2004, nhìn chung các doanh nghiệp quốc doanh trung ương tiếp tục phát triển ổn định.
        Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, có 7/14 ngành có mức dự kiến sản xuất tăng so với năm 2003, và 7 ngành có mức sản xuất giảm. Một số ngành có mức tăng trưởng khá cụ thể như sau:
· Ngành công nghiệp khai thác mỏ: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 69,8 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2003. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do nhu cầu xây dựng ngày một tăng vào các tháng cuối năm.

· Ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống: dự kiến giá trị sản xuất đạt 788,1 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm 2003. Nguyên nhân tăng chủ yếu của ngành này là do các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tốt, nhất là các sản phẩm cà phê, sữa các loại... 

· Ngành công nghiệp sản xuất giấy: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 719,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2003. Nguyên nhân do nhà máy giấy Bãi Bằng nghỉ sản xuất để cải tiến công nghệ, nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm. Do đó các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Đồng Nai phải đẩy mức sản xuất để ổn định thị trường giấy trong nước.

· Ngành công nghiệp hoá chất: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 738 tỷ đồng, tăng 30,9% so với năm 2003, đặc biệt Công ty cổ phần bột giặt Net từ khi cổ phần hoá đến nay tình hình sản xuất ngày càng phát triển với mức dự kiến sản xuất tăng trên 41,1%. Nhà máy Supephotphat Long Thành có mức dự kiến sản xuất tăng trên 45,2%, nguyên nhân tăng là do ký kết được nhiều hợp đồng và mức tiêu thụ tốt.
· Ngành công nghiệp chế biến nhựa, cao su, plastic: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 214,4 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2003, nguyên nhân tăng chính là do chất lượng sản phẩm sản xuất ra hợp thị hiếu người tiêu dùng, được khách hàng chấp nhận. 

· Ngành công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 19,5%. Ngành này có 3 doanh nghiệp đều có mức dự kiến sản xuất tăng do sức mua của thị trường tăng cao.


Bên cạnh một số ngành sản xuất tăng, các ngành có mức sản xuất giảm như sau:
· Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 636,6 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do phải cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác và hàng nhập khẩu.

· Ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 75,4 tỷ đồng, giảm 17,2% so với năm 2003. Có 2 doanh nghiệp trong ngành có mức sản xuất tăng, dự kiến tăng từ 39% đến 43%, do ký kết được hợp đồng xuất khẩu, như Xí nghiệp gỗ Long Bình có mức tăng trưởng xuất khẩu là 67,5%.
Ngoài ra, còn một số ngành có mức sản xuất giảm, đó là ngành sản xuất sắt thép, do giá nguyên liệu nhập khẩu biến động, sản phẩm sản xuất ra lại tiêu thụ chậm; ngành dệt len, ngành trang phục da lông thú, ngành thiết bị truyền thông, do ít hợp đồng xuất khẩu và ngành phân phối điện có mức sản xuất giảm.
2. Công nghiệp quốc doanh Địa phương

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực công nghiệp quốc doanh địa phương năm 2004 ước tính 2.123 tỷ đồng, tăng 13,86% so với năm 2003 và đạt 105,23% kế hoạch năm. 
Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, có 10/14 ngành công nghiệp có mức dự kiến sản xuất tăng và 4 ngành có mức sản xuất giảm. Tình hình dự báo một số ngành như sau:

· Ngành công nghiệp khai thác mỏ: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 306,4 tỷ đồng, tăng 23,35% so với cùng kỳ chủ yếu là công ty sản xuất vật liệu Biên Hoà tăng 50%, nguyên nhân tăng chính là do công ty được UBND Tỉnh giao thêm 2 mỏ đá để quản lý và khai thác nâng cao năng lực sản xuất.
· Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 968 tỷ đồng. Trước đây, ngành này chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng năm nay do nhà nước điều chỉnh thêm thuế GTGT nên bước đầu có ảnh hưởng sản xuất bị chùng lại (các tháng đầu năm chỉ tăng 5%) nhưng đến nay mức dự kiến sản xuất vẫn tiếp tục tăng trưởng trên 8% so với năm 2003, nguyên nhân tăng chính là do chất lượng và giá cả sản phẩm thuốc lá phù hợp với mức tiêu dùng của nhân dân.
·  Ngành Công nghiệp chế biến gỗ: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 66,8 tỷ đồng, tăng 19,66% so với năm 2003 do các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu tốt.
· Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 86,9 tỷ đồng, tăng 98,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do các Nhà máy xi măng Bửu Long tăng gấp trên 3 lần, do mức tiêu thụ tốt.
· Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 382 tỷ đồng, tăng 10,78% so với năm 2003. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm tăng 28,02% do có thị trường xuất khẩu tốt. Riêng Công ty Đường Trị An giảm 51,91% so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là từ khi xây dựng đến nay sản xuất bị thua lỗ (số lỗ lủy kế đã lên đến 140 tỷ) đến nay đã vào vụ mía đường nhưng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động chờ giải quyết theo chủ trương của Chính phủ.
Bên cạnh các ngành sản xuất tăng, có ngành có mức sản xuất giảm đó là: ngành công nghiệp may mặc; ngành công nghiệp in; ngành công nghiệp phân bón, hóa chất .. có mức dự kiến sản xuất giảm từ (0,2 đến 14,5%). Nguyên nhân chính do sản phẩm không cạnh tranh được. 
3. Công nghiệp ngoài quốc doanh

Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh năm 2004 đạt 4.960 tỷ đồng, tăng 22,8% so năm 2003 và đạt 97,97% kế hoạch năm, tuy  kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thành phần kinh tế và hàng nhập khẩu, nhưng đây là thành phần kinh tế luôn giữ được mức tăng trưởng cao trong những năm gần đây so với các thành phần kinh tế khác, Đạt được kết quả trên là do kết quả của việc thực hiện luật doanh nghiệp các năm gần đây, và chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước bỏ vốn sản xuất kinh doanh.
Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, có 1/21 ngành có mức sản xuất giảm, 2 ngành ở mức xấp xỉ, 3 ngành phát sinh mới, còn lại 15 ngành có mức sản xuất tăng so cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất của một số ngành như sau:
· Ngành công nghiệp sản xuất và chế biến gỗ xuất khẩu cao cấp là ngành đang có thị trường xuất khẩu tốt, do vậy nhiều doanh nghiệp đã năng động đầu tư và tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp ước tính năm 2004 đạt 244,3 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng trên 30% so với năm 2003.
· Một số ngành có lợi thế và có thị trường vẫn đạt ở mức tăng khá cao, như ngành khai thác đất, đá, cát, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 271,8 tỷ đồng (Giá CĐ 1994), tăng 31,1%.

· Ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ chất phi khoáng (gạch ngói, xi măng, gốm sứ... ) đều có dấu hiệu tăng chậm lại, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 965,8 tỷ đồng, chỉ tăng 7,8% so với năm 2003. Trong đó, có các sản phẩm có giá trị sản xuất giảm như: gạch xây dựng giảm 35%, xi măng giảm 26,2% trong khi đó gạch lát tăng 12,1%. Do tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tư nhân giảm đáng kể, mặt khác công nghệ và chất lượng gạch xây dựng không cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang đầu tư các dây chuyền hiện đại. Đặc biệt, ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xuất khẩu do giá gas, nhiên liệu,.... tiếp tục tăng cao nên tình hình cạnh tranh ngày một khó khăn.

· Ngành sản xuất các sản phẩm từ sắt, thép kim loại có mức sản xuất tăng 21% so với năm 2003, mặc dù chịu ảnh hưởng giá sắt thép xây dựng năm nay tăng khá cao nhưng ngành sản xuất sắt thép của khu vực này vẫn tăng khá do các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị tốt.
· Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống: ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.539,4 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2003. Ngành công nghiệp giày da: ước tính giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 253,3 tỷ đồng, tăng 20%. Nguyên nhân là do chuẩn bị phục vụ nhu cầu các tháng cuối năm tăng cao.

4. Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 583 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư là 7,044 tỷ USD với 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Đồng Nai, cao nhất là: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaixia, Thái Lan. Hiện có 310 dự án thuộc ngành công nghiệp đang hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư là 3,480 tỷ USD, đạt 49,4% tổng vốn đăng ký, trong đó có 30 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất sau 31/12/2003. Riêng năm 2004, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 1,080 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ.
Dự ước năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21.086 tỷ đồng (giá CĐ 1994) tăng 21,12% so với năm 2003 và đạt 102,24% so với kế hoạch năm. 
Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, có 1/19 ngành có mức sản xuất giảm, 19/20 ngành có mức sản xuất tăng, trong đó có 12/19 ngành có mức tăng trên 20%. Tình hình tăng trưởng một số ngành chủ yếu như sau:

· Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống: dự ước năm 2004 đạt 4.575 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 13,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do tình hình sản xuất và tiêu thụ của một số sản phẩm như: bột ngọt, gia vị các loại, bánh kẹo, cà phê, sữa bột cho trẻ em và nước giải khát đang có xu hướng tăng do chuẩn bị cho dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán gần đến; đồng thời do các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm đã có dấu hiệu sản xuất ổn định trở lại nhằm cung cấp thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm và thủy hải sản chuẩn bị cho dịp tết. Mặt khác, cũng trong năm nay có các công ty mới đi vào hoạt động như: công ty Woosung Vina, công ty Sitto, công ty Chao Chin...
· Ngành dệt: dự ước năm 2004 đạt 2.656 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 16,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do có các công ty mới đi vào hoạt động như: công ty Bukyeong, Premier, Formosa, Dệt Daewon, Il Kwang, Sợi chỉ Việt Côn, Uh Hwa, Jaeill, Dong Hea Vina, Hanul Line mới đi vào hoạt động, đồng thời các công ty như : Hualon, Tainan, Ching Fa, Dona Bochang Inter ... đều có mức tăng khá cao so với cùng kỳ. 
· Ngành sản xuất trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú: ước 2004 đạt 579 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 14% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do có các công ty mới đi vào hoạt động như: công ty Samwoo, Yupoong, Jiangsu Jing meng, May mặc McCALL, công ty Unipax. Tuy nhiên, ngành này vẫn còn khó khăn vì phải chờ quota để chuẩn bị cho một số hợp đồng mới ở cuối năm và cho năm sau.
· Ngành thuộc, sơ chế da; sản xuất vali, túi xách, yên đệm và giày dép: ước 2004 đạt 3.539 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 19,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do đơn đặt hàng của Nike đều tăng cho các công ty lớn như: Pouchen, Tae Kwang, Việt Vinh, Chang Shin, Dona Pacific; đồng thời cũng trong năm nay có công ty Asian Pacific (APC Vina) mới đi vào hoạt động.
· Ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất: ước 2004 đạt 2.018 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 20,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do nhu cầu từ các sản phẩm như: phân bón, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu và các hóa chất dùng trong công nghiệp của thị trường trong và ngoài nước đều có mức tăng khá cao. Mặt khác, có công ty C.T Coporation mới đi vào hoat động.
· Ngành sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic: ước 2004 đạt 1.151 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 25,8% so với cùng kỳ.  Nguyên nhân tăng khá cao so với cùng kỳ là do nhu cầu từ các sản phẩm từ nhựa và plastic có xu hướng tăng; đồng thời trong năm nay có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động như: công ty Rostaing Technic, Nhựa Phú Lâm, Nhựa Leader, Texchem Pack, Piing Heh, Cheerfield Vina, Chaes Choi, Myungsung và công ty Công nghiệp Syndyne.
· Ngành sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại: ước 2004 đạt 779 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do có các công ty mới đi vào hoạt động từ 6 tháng cuối năm trước cho đến nay như: công ty Kim Long, Der Fuh, Vật liệu chịu lửa Nam Ưng, gạch men Hung Lee, Ceramex Trang Trí, công ty Hân Hữu, công ty Lishin.
· Ngành sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính: ước 2004 đạt 854,7 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 30,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chính là do công ty Fujitsu trong năm nay có nhiều hợp đồng gia công hơn năm trước. Mức tăng trưởng về doanh thu xuất khẩu của công ty có xu hướng rất tốt, ước 10 tháng 2004 đạt 37,5%. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm nay năm nay tăng cao (ngành giày da tăng 22,7%; ngành điện tử tăng 20,7%).
· Ngành sản xuất máy móc và thiết bị điện: ước 2004 đạt 1.179 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 26,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao chủ yếu là do  các công ty như: Dây Đồng CFT, Mabuchi Motor đều có mức sản xuất tăng khá cao và có  công ty công ty CN Thông Thật mới đi vào hoạt động. 

· Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác: ước 2004 đạt 432 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 26% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do tình hình lắp ráp xe máy, ôtô, xe đạp hoàn chỉnh và các phụ tùng cũng như linh kiện dùng cho xe máy trong năm nay đều có mức sản xuất cao so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, do 2 công ty VMEP và Suzuki đã thay đổi mẫu mã, hạ giá bán... nên dự ước cả năm 2004 các đơn vị có mức sản xuất tăng như sau:

 + Công ty VMEP và Suzuki lắp ráp được 330 ngàn chiếc xe máy tăng 24,6% so với cùng kỳ.

  +  Công ty Suzuki lắp ráp được 4.000 chiếc ôtô các loại tăng 41% so với cùng kỳ.

  + Công ty Xe đạp con rồng và công ty Li Yang lắp ráp được 455 ngàn chiếc xe  đạp hoàn chỉnh tăng 3,6 lần so với cùng kỳ.

· Ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế...: ước 2004 đạt 798 tỷ đồng (giá CĐ 94) tăng 47,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng khá cao là do nhu gia công và xuất khẩu các loại sản phẩm bàn ghế... đang tăng cao và trong năm nay có nhiều công ty mới đi vào hoạt động như: công ty Great Veca, công ty Sing Poong Vina, công ty Sanlim Furniture, công ty Tradex, công ty Mộc nghệ thuật (Art Funiture).
· Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt: ước 2004 đạt 42,3 tỷ đồng (giá CĐ 94), giảm 0,2% so với năm 2003.
II. kết quả công nghiệp theo địa bàn huyện
Hiện nay tình hình sản xuất công nghiệp phần lớn tập trung ở Tp Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 các huyện, thị xã, thành phố như sau:
· Thành phố Biên Hoà: ước GTSXCN năm 2004 đạt 23.306 tỷ đồng, tăng 19,7 % so với năm 2003, vượt so với mục tiêu NQ của thành phố (NQ 15 – 16%) và chiếm tỷ trọng 68,3% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cao nhất so với các huyện, thị xã. Khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 3.601 tỷ đồng, tăng 32,2% so với năm 2003, chiếm tỷ trọng 15,5% so với tổng GTSXCN trên địa bàn Tp Biên Hòa.
· Huyện Long Thành: ước GTSXCN năm 2004 đạt 3.217 tỷ đồng, đạt 107,23% so kế hoạch năm, tăng 26,2% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 9,4% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là huyện có tỷ trọng công nghiệp đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh, sau Tp Biên Hòa, trong đó khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 454 tỷ đồng, tăng 50,1% so với năm 2003, chiếm tỷ trọng 14,1% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện.
· Huyện Nhơn Trạch: ước GTSXCN năm 2004 đạt 2.936 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,6% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng 35,4% so với năm 2003. Trong đó, khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 128 tỷ đồng, tăng 237% so với năm 2003, chiếm tỷ trọng 4,4% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện.
· Huyện Trảng Bom: ước GTSXCN năm 2004 đạt 2.284 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,7% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đạt 102,4% so với kế hoạch năm 2004, tăng 21,4% so với năm 2003. Công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ bao gồm 2 thành phần là đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh, trong đó khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 115 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm 2003, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 5% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện. Nguyên nhân giảm là do cuối năm 2003 có sự phân tách thành 2 huyện Trảng Bom và Thống Nhất, nên có một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh chuyển sang địa bàn huyện Thống Nhất.
· Huyện Vĩnh Cửu: ước GTSXCN năm 2004 đạt 1.606 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,7% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đạt 97,3% so với kế hoạch năm, giảm 8,5% so với năm 2003. Trong đó, khu vực ngoài quốc doanh  ước thực hiện được 54 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,4% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh 4 huyện, thành phố có tỷ trọng công nghiệp phát triển khá như trên, còn lại 8 huyện, thị xã có tỷ trọng công nghiệp thấp, chiếm tỷ trọng chưa tới 1% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thành phần kinh tế trên các huyện này cũng phát triển không đồng đều, trong đó có 3 huyện chỉ phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, tình hình cụ thể như sau:

· Huyện Xuân Lộc: ước GTSXCN năm 2004 đạt 188 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,6% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đạt 100,57% kế hoạch năm, tăng 11,7% so với năm 2003. Trên địa bàn huyện chỉ có thành phần công nghiệp ngoài quốc doanh. 

· Huyện Cẩm Mỹ: ước GTSXCN năm 2004 đạt 47 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,1% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn huyện chỉ có thành phần công nghiệp ngoài quốc doanh, là huyện mới thành lập cuối năm 2003, kế thừa một số doanh nghiệp đã có của huyện cũ, nhưng do bước đầu phải hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng, các quy hoạch phát triển... của huyện nên GTSXCN còn thấp nhiều so với các huyện khác.
· Huyện Tân Phú: ước GTSXCN năm 2004 đạt 19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,1% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện cũng chỉ có thành phần công nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là huyện có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn hơn nhiều so với các huyện khác, công nghiệp của huyện phát triển ở quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong huyện.
· Huyện Định Quán: ước GTSXCN năm 2004 đạt 282 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,8% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng 13% so với năm 2003. Hiện tại, huyện chỉ bao gồm 2 thành phần là đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện 185 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2003, chiếm tỷ trọng 65,4% trong cơ cấu kinh tế huyện. Là một huyện miền núi nên tình hình phát triển công nghiệp của huyện cũng gặp nhiều khó khăn.

· Thị xã Long Khánh: ước GTSXCN năm 2004 đạt 169 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,5% toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực ngoài quốc doanh ước thực hiện được 117 tỷ, chiếm tỷ trọng 69% tổng GTSXCN của  huyện. Cuối năm 2003, có sự chia tách huyện, một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã chuyển về cho huyện Cẩm Mỹ, hiện nay thị xã đang trong giai đoàn hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác để thu hút các nhà đầu tư.

· Huyện Thống Nhất: ước GTSXCN năm 2004 đạt 75 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,2% tổng GTSXCN trên địa bàn tỉnh, trong đó ngoài quốc doanh ước thực hiện 51 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,9% tổng GTSXCN của huyện. Hiện nay ở huyện chỉ có 2 thành phần là quốc doanh địa phương và ngoài quốc doanh.
Nhìn chung các huyện miền núi phía bắc của tỉnh tình hình phát triển công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do một số nhân tố khách quan của địa phương như vị trí địa lý không thuận lợi, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển kém, chưa đáp ứng được nguồn nhân lực… nên khó thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các địa phương này. 

Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư về các huyện này chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Công nghiệp phát triển chủ yếu lĩnh vực ngoài quốc doanh (kinh tế hộ), các ngành nghề chủ yếu chế biến nông, lâm sản, dịch vụ cơ khí, sửa chữa nhỏ...
III. kết quả các doanh nghiệp thuộc Sở

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2004 đã xây dựng, kết quả thực hiện năm 2004, các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp đạt 467,1 tỷ đồng (giá CĐ 94), tăng 17,1% so với thực hiện năm 2003 và đạt 115,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm 2004 tăng so năm 2003 là do một số doanh nghiệp đã phát huy kết quả đầu tư như Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa có mức sản xuất tăng 19,6%; Công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai tăng 24,7%; Công ty THCB Gỗ Tân Mai tăng 59,4%;...
Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 6 doanh nghiệp trực thuộc Sở chuyển đổi từ DNNN sang công ty cổ phần, đó là: Công ty Cp Cơ khí Đồng Nai, Công ty Cp Điện Cơ Đồng Nai, Công ty Cp Sơn Đồng Nai, Công ty Cp Bao Bì Biên Hòa, Công ty Cp Gốm Việt Thành và Công ty Cp Nam Hải. Nhìn chung, các công ty đã được chuyển thành Công ty cổ phần hầu hết đều hoạt động có hiệu quả hơn so với mô hình Doanh nghiệp nhà nước. Tình hình một số doanh nghiệp như sau:

1/. Công ty Cổ phần Cơ khí Đồng Nai

Năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13,2 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm và tăng 24,7% so năm 2003. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình biến động giá vật tư như sắt, thép và sức ép cạnh tranh gây gắt trên thị trường nhưng Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng để tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển sản xuất, kết quả Công ty đã ký được nhiều đơn hàng giá trị cao, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Trong năm, Công ty đã đầu tư một số MMTB mới bổ sung và thay thế thiết bị cũ với tổng trị giá là 422 triệu đồng.

2/. Công ty Cổ phần Gốm Việt Thành
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17,8 tỷ đồng, đạt 107,8% so kế hoạch và tăng 12,6% so năm 2003. 
Trong những năm qua, Công ty luôn quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, trong đó có Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nghề gốm đã phát huy hiệu quả, cung cấp nguyên liệu cho Công ty và các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trên địa bàn. Năm 2004, Công ty đầu tư  thêm 1,7 tỷ đồng, chủ yếu mua một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

3/. Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 161 tỷ đồng, vượt 27,9% so kế hoạch và tăng 18,9% so năm 2003. Mặc dù bị ảnh hưởng chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao từ 5% đến 20% và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nhưng Công ty vẫn duy trì và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh khá cao, đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông mức 18%/năm. Năm 2004 là năm thứ 5 thực hiện cổ phần hoá, sản phẩm công ty đã có uy tín trên thị trường và đã được người tiêu dùng bình chọn hàng “Việt Nam chất lượng cao” 4 năm liền.
Trong năm 2004, Công ty đã đầu tư 528 triệu đồng để trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho phòng thí nghiệm... để không ngừng hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

4/. Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hoà
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 104,8 tỷ đồng, đạt 128,4% kế hoạch và tăng 19,6% so năm 2003. Mặc dù chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng từ 10% đến 20% so cùng kỳ năm trước và sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành, nhưng công ty vẫn đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư 49,2 tỷ đồng thực hiện dự án phân xưởng sản xuất bao bì carton với công suất 25.000 tấn/năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2005.

5/. Công ty Cổ phần Nam Hải
Năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10,5 tỷ đồng, vượt 28,4% so kế hoạch và tăng hơn gấp đôi so năm 2003. Nguyên nhân tăng cao là do công ty đã phát huy dây chuyền sản xuất sản phẩm giấy cuộn sóng. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp được giao cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty là nguồn vốn lưu động thiếu, do tài sản ít không đủ thế chấp ngân hàng. Vì vậy, nguồn vốn dùng cho đầu tư chiều sâu trong năm chỉ ở mức 136 triệu, chủ yếu mua một số máy móc thiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

6/. Công ty Cổ phần Điện Cơ Đồng Nai
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 26,3 tỷ đồng, đạt 83% so kế hoạch và giảm 19,1% so năm 2003. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng tình hình biến động giá vật tư sắt thép tăng cao và kéo dài làm ảnh hưởng đến sức mua sản phẩm của công ty, gây khó khăn cho Công ty trong việc thực hiện các hợp đồng thi công công trình điện chuyển tiếp từ cuối năm 2003 do phải bù chênh lệch giá vật tư. Trong năm, Công ty đã đầu tư bổ sung, đổi mới một số thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư là 194 triệu đồng.
7/. Công ty Cao su Màu

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 35 tỷ đồng, bằng 64,4% so kế hoạch và giảm 8,9% so năm 2003. Mức sản xuất của Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra do hiện nay Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường... do đó mặc dù Công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất nhưng chưa thể phát huy hết công suất. 

8/. Công ty Cao su Công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15,5 tỷ đồng, vượt 40,9% so kế hoạch và tăng 31,3% so năm 2003. Nguyên nhân tăng cao là do năm 2004, tình hình tiêu thụ mủ cao su có nhiều thuận lợi do giá sản phẩm mủ cao su tăng cao, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt mức cao so với những năm trước. Trong năm, Công ty đã đầu tư mới một số máy móc thiết bị chủ yếu là máy cày phục vụ cho việc trồng mới cao su với tổng vốn đầu tư là 1,736 tỷ đồng.

9/. Công ty THCB Gỗ Tân Mai
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 46,4 tỷ đồng, vượt 54,8% so kế hoạch và tăng 59,4% so năm 2003. Nguyên nhân tăng cao là do Công ty có các hợp đồng tiêu thụ xuất khẩu ổn định, mặt hàng ván ép và ván dăm có mức sản xuất tăng cao do mở rộng được thị trường, phần lớn được cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến gỗ có vốn đầu tư nước ngoài dùng làm nguyên liệu đầu vào, Công ty cũng đã đầu tư mở rộng sản xuất, đưa dây chuyền phun sơn vecni treo tự động đi vào hoạt động, đồng thời có thêm 1 xí nghiệp ở Hố Nai mới sáp nhập từ Công ty Lâm Sản. Tuy nhiên, công ty cũng gặp khó khăn do giá nguyên nguyên phụ liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất tăng từ 5%-10%. Trong năm, Công ty đã đầu tư 5,8 tỷ đồng, chủ yếu trang bị thêm một số máy móc thiết bị như: máy ép dăm 1.200 tấn, máy lạng ngang, máy chà nhám, máy zic zắc để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

10/. Công ty Đông Nam

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14 tỷ đồng, vượt 9,5% so kế hoạch và tăng 11,2% so năm 2003. Hiện nay, Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đưa rước học sinh, công nhân, hành khách.

11/. Công ty May công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14 tỷ đồng, bằng 103,7% so kế hoạch và tăng 19,7% so năm 2003. Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục để chuyển đổi thành công ty cổ phần theo chủ trương sắp xếp DNNN của tỉnh. Đến nay, các bước thủ tục phần lớn đã hoàn tất, Công ty đang xây dựng phương án và điều lệ trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo kế hoạch công ty sẽ hoàn thành công tác cổ phần hoá trong quí I/2005. Trong năm, Công ty đã đầu tư 413 triệu đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ sản xuất.
12/. Công ty May Đồng Thịnh
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8,5 tỷ đồng, đạt 117,3% kế hoạch và tăng 2% so năm 2003. Nguyên nhân là do Công ty còn gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu, đặc biệt là hạn ngạch (quota), nên chưa đảm bảo để Công ty phát huy hết công suất. Trong năm, Công ty đầu tư 413 triệu đồng để sửa chữa, xây lắp và bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
Iv. Công tác quản lý nhà nước
1. Kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án
a/ Chương trình đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ
Kết quả thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước Đồng Nai năm 2004 ước tính đạt 679 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho xây lắp là 245 tỷ đồng và vốn thiết bị đạt 434 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư chủ yếu là trong nước (gồm nguồn vốn ngân sách TW, vốn ngân sách địa phương, vốn vay ưu đãi, vốn vay trong nước), vốn vay nước ngoài rất ít, chưa tới 1% tổng nguồn vốn đầu tư. Tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư chiều sâu ước tính năm 2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước địa phương là 366 tỷ đồng, trong đó xây lắp 191 tỷ, đầu tư thiết bị 175 tỷ đồng.
Nhìn chung, tình hình đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đã có chuyển biến, nhưng phần lớn quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, mục đích đầu tư chủ yếu bổ sung máy móc thiết bị hoặc thay đổi từng phần máy móc thiết bị. Do đó, trình độ công nghệ chưa cạnh tranh nổi so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các nước trong khu vực. Vì vậy, tác động của đầu tư chiều sâu, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường các doanh nghiệp nhà nước chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp nhà nước còn gặp một số khó khăn nhất định như:

· Nguồn vốn cho việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ còn gặp nhiều khó khăn như vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng thương mại lãi suất còn cao, các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước còn hạn chế. Tính chủ động trong đầu tư của các doanh nghiệp còn yếu, chưa xác định việc đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, nhất là chuẩn bị cho tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, còn mang nặng tư tưởng trông chờ sự bảo hộ của nhà nước đối với sản phẩm của mình. 

· Thị trường tiêu thụ, uy tín thương hiệu sản phẩm và khả năng thâm nhập và phát triển thị trường nhất là thị trường xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn, nên các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới đồng bộ máy móc thiết bị và công nghệ mới.

· Thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao để tiếp nhận công nghệ mới điều đó làm hạn chế khả năng đầu tư đổi mới và phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 

· Các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật - công nghệ mới nên chưa đủ các thông tin cần thiết để quyết định đầu tư. Mặt khác, thị trường khoa học công nghệ của Việt Nam chưa phát triển rộng rãi nên hạn chế khả năng tính toán lựa chọn công nghệ đầu tư của các doanh nghiệp. 

b/ Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp
Thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Đồng Nai (khóa VII) số 31-Ctr/TU ngày 01/07/2002 thực hiện NQ 15/TW về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 – 2010. Sở Công nghiệp tiếp tục triển khai chương trình qua một số lĩnh vực:

· Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp:

Theo số liệu báo cáo của Phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 186.000 ha đất canh tác, trong đó đất cho sản xuất cây lương thực khoảng 95.000 ha (chiếm 51,2%), cây công nghiệp khoảng 77.300 ha (chiếm 41,6%), cây ăn trái khoảng 13.700 ha (chiếm 7,2%).

Đường giao thông nông thôn: đã xây dựng mới được 1.396 km liên xã, nối xã với huyện bao gồm: 129 km đường bê-tông, 175 km đường nhựa, 704 km đường cấp phối và 388 km đường đất; đồng thời làm mới hàng trăm km đường giao thông nội đồng để tăng cường khả năng đưa máy móc thiết bị vào phục vụ sản xuất trên đồng ruộng, giảm nhẹ sức lao động cho người nông dân.

Về trang bị máy móc nông nghiệp cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh tính đến nay đã có khoảng 1.200 máy nông nghiệp các loại (gồm động cơ diesel, máy cày cầm tay, máy xay xát, máy bơm nước, máy gặt lúa rãi hàng, máy sục khí oxy phục vụ nuôi tôm v.v...) trị giá 5 tỷ VND của Công ty Vikyno và Vinappro, hệ thống thiết bị chế biến tinh bột mì 10 tấn/giờ, 20tấn/giờ, 25tấn/giờ... của Công ty CP Cơ khí Đồng Nai, 350 tấn phụ tùng phục vụ việc sửa chữa ngành mía đường cho các nhà máy đường La Ngà, Biên Hòa, trị giá 02 tỷ VND do Công ty CP Cơ khí Thực phẩm và Xây dựng Biên Hòa sản xuất đã được bán ra trên địa bàn Đồng Nai. Hiện máy móc thiết bị nông nghiệp do Việt Nam sản xuất đã chiếm khoảng 40% thị phần trên địa bàn.

· Chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông sản:
Căn cứ Quyết định số 3238/QĐ.CT-UBT ngày 21/11/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai đến năm 2005 có tính đến 2010. Kết quả phát triển công nghiệp chế biến NSTP năm 2004 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến nông sản năm 2004 ước đạt 8.253 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2003, chưa đạt mục tiêu phát triển so với kế hoạch đề ra (kế hoạch hàng năm tăng trưởng trên 15%). Tuy nhiên, tỷ trọng ngành chế biến nông sản năm 2004 chiếm 24,9% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp trên địa bàn.

- Kết quả ngành công nghiệp chế biến NSTP tăng trưởng khá là do trong năm 2004, một số doanh nghiệp trong ngành đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị. Cụ thể như Công ty thuốc lá Đồng Nai đầu tư 8 tỷ đồng đầu tư cụm xy lanh làm ẩm và xy lanh gia liệu. Công ty Donafood đầu tư 20 tỷ đầu tư hệ thống nhà xưởng và thiết bị hiện đại sản xuất nhân điều xuất khẩu. Công ty đường Biên hòa đầu tư 7,4 tỷ. Công ty VITAGA đầu tư 6,4 tỷ  đầu tư thiết bị sản xuất thức ăn  cho cá.

- Ngoài ra có Công ty Liên doanh British American Tobacco (BAT) có vốn đầu tư 40 triệu USD, đã đưa vào nhà máy chế biến sợi thuốc đặt tại Long Bình, Biên Hòa đi vào hoạt động kể từ ngày 15/11/2004, với công suất 17.000 tấn/năm. Nhà máy được đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại gồm máy loại tạp chất, máy thải, máy sấy lá, dây chuyền đóng gói tự động. Nhà máy sẽ cung cấp sợi thuốc nguyên liệu thay thế một phần nguyên liệu nhập khẩu, vừa tiết kiệm khoảng 10 triệu USD/năm, vừa tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ngoài nhà máy chế biến sợi, Công ty liên doanh BAT còn đầu tư giống, kỹ thuật cho nông dân ở một số vùng nguyên liệu thuốc lá.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành công nghiệp chế biến NSTP còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển vùng nguyên liệu, do các nguyên nhân như quĩ đất hạn chế, sự cạnh tranh của các cây trồng khác, khả năng vốn đầu tư, chất lượng đất ảnh hưởng đến loại cây trồng như trường hợp Công ty Grianco cũng gặp khó khăn trong việc phát triển vùng nguyên liệu dứa do gặp một số trở ngại như sự cạnh tranh của các cây trồng khác, khả năng về vốn và sự gắn kết giữa nhà nông và doanh nghiệp.
· Chương trình điện khí hóa nông thôn:
Ước thực hiện năm 2004, ngành điện tiến hành lắp đặt gắn mới là 21.535 điện kế (kể cả điện kế phụ). Nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  lên 411.678 hộ, đạt tỷ lệ 93,1%. Đối với khu vực nông thôn đạt tỷ lệ là 90,05% (269.710/299.511). 

Năm 2002, kế hoạch đầu tư điện nông thôn thực hiện 10 công trình: gồm 8 huyện và TP. Biên Hòa  với khối lượng đường dây trung thế dài 198,49 km; trạm biến áp 11.610 KVA với tổng kinh phí đầu tư 21,917 tỷ đồng:

Tình hình thực hiện các công trình cụ thể như sau:

· Các công trình thuộc huyện Xuân Lộc, Nhơn Trạch (kể cả phần bổ sung), Thống Nhất đã nghiệm thu hoàn thành và quyết toán xong.

· Công trình huyện Long Thành và TP. Biên Hòa đã nghiệm thu hoàn thành, hiện đang quyết tóan.

· Công trình huyện Vĩnh Cửu đã hoàn thành chờ nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công để tiến hành tổng nghiệm thu.

· Các công trình huyện Long Khánh đã thi công đạt 90% khối lượng, huyện Tân Phú, Định Quán đã thi công đạt 80% khối lượng. Công ty Điện lực Đồng Nai đã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2004.

Năm 2003, kế hoạch đầu tư điện nông thôn có tất cả 9 công trình gồm 8 huyện và TP. Biên Hòa với khối lượng đường dây trung thế 199,47 Km; trạm biến áp 12.415,5 KVA với tổng kinh phí đầu tư ước tính là 25,809 tỷ đồng.
Tình hình thực hiện các công trình cụ thể như sau:

· Huyện Tân Phú đạt 100% khối lượng; huyện Nhơn Trạch đạt 95% khối lượng; huyện Long Thành đạt 90% khối lượng; huyện Xuân Lộc đạt 85% khối lượng; huyện Định Quán đạt 70% khối lượng; TP. Biên Hòa đạt 70% khối lượng; Thị xã Long Khánh đạt 60% khối lượng và huyện Vĩnh Cửu đạt 45% khối lượng.

· Riêng huyện Thống Nhất (bao gồm huyện Trảng Bom và Thống Nhất) do khối lượng tương đối lớn nên thời gian triển khai chậm; Công ty Điện lực Đồng Nai đã phân chia thành 3 gói thầu xây lắp để đảm bảo thực hiện công trình xong trong năm 2004.

Một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình:

· Công trình huyện Vĩnh Cửu: tuyến trung thế 1 pha xây dựng mới tổ 1 ấp 1 xã Trị An, Công ty măng tre không cho trồng trụ; UBND huyện đã có cuộc họp nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

· Công trình huyện Định Quán: tuyến ấp 2 xã Thanh Sơn, vướng rừng giá tỵ không kéo dây được.

2. Công tác kế hoạch và quản lý công nghiệp
· Thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015 cho phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp hiện nay.

· Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về định hướng chiến lược phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005 - 2015.
· Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp Đồng Nai trình UBND tỉnh phê duyệt và được ban hành tại Quyết định số 3673/2004/QĐ-UBT ngày 25/08/2004.

· Thực hiện khảo sát đánh giá tác động của việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình AFTA đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Xây dựng tiến độ và thực hiện chương trình hợp tác phát triển công nghiệp giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. 

· Thực hiện công tác duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và công tác đánh giá giám sát định kỳ của Trung tâm Quacert nhằm duy trì và cải tiến hệ thống quản l‎ý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Sở Công nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn 5S cho toàn thể cán bộ công chức thuộc văn phòng Sở Công nghiệp.

· Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT trong việc nắm lại các cơ sở chế biến nông sản và xây dựng phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, trong đó tập trung phát triển vùng nguyên liệu dứa và vùng nguyên liệu nông sản.

· Phối hợp với Ban HTKTQT tỉnh xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư năm 2004 cho Công ty Cổ phần Bao bì và Công ty Donafoods.

· Theo dõi việc triển khai cơ sở dữ liệu công nghiệp thuộc đề án 112 - đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước.

· Làm việc với các doanh nghiệp trực thuộc về việc thực hiện kế hoạch năm 2004, kế hoạch năm 2005.
· Báo cáo thu chi ngân sách năm 2004, kế hoạch năm 2005 của Sở Công nghiệp.

· Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ ngành công nghiệp năm 2004, phương hướng nhiệm vụ năm 2005. Thực hiện báo cáo định kỳ sản xuất công nghiệp hàng tháng, quý trong năm.

· Phối hợp Cục Thống kê khảo sát tình hình sản xuất công nghiệp một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ cho báo cáo.

· Thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn Xã Sông Thao trong việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh -quốc phòng năm 2004 trên địa bàn.

· Tiếp nhận và tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp.

· Thực hiện công tác cập nhật số liệu cho Atlas Đồng Nai, phần chương công nghiệp.

· Tổ chức, phối hợp làm việc với Phòng kinh tế các huyện, thành phố để nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị và biện pháp thúc đẩy thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển phù hợp với môi trường phát triển kinh tế trong tỉnh cũng như trong khu vực và quốc tế.

3. Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
· Kiểm tra xử lý các hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy phép sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác đá: 12 doanh nghiệp với 20 giấy phép.

· Kiểm tra thiết kế kỹ thuật, giám đốc điều hành mỏ, tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (đối với các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) các mỏ đang hoạt động khai thác của các doanh nghiệp theo quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh và của Sở Công nghiệp.

· Tham gia khảo sát và góp ý với Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh: 15 trường hợp.

· Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản.

· Thẩm định các thiết kế kỹ thuật mỏ khai thác khoáng sản theo đề nghị của doanh nghiệp: 4 hồ sơ.
· Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công nghiệp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng đối với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và sử dụng VLNCN.

· Tổ chức 2 đợt tập huấn cho các đối tượng làm công việc liên quan đến VLNCN trên địa bàn Tỉnh với khoảng 250 người.

· Hàng tháng tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN của các đơn vị.

· Tham gia lớp học tập huấn về cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ cho công tác quản lý công nghiệp.

· Lập đề cương đề tài khoa học cải tiến phương pháp sử dụng VLNCN.

4. Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn công nghiệp
· Thực hiện lịch trình hợp tác với ngành công nghiệp Tp. HCM về lĩnh vực sản xuất phụ tùng và lắp ráp ôtô. Đến nay, đã làm việc với Phòng chức năng chuyên môn Sở Công nghiệp Tp. HCM và thống nhất lựa chọn ra các doanh nghiệp của 2 địa phương có thể hợp tác với nhau và tổ chức cho các doanh nghiệp này gặp gỡ, trao đổi, tìm đối tác (kể cả hỗ trợ về tham quan và ký kết hợp đồng giữa các đối tác).

· Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về các thiết bị an toàn công nghiệp tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

· Tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (thiết bị áp lực và thiết bị nâng) và cấp chứng nhận cho hơn 140 học viên từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
5. Công tác quản lý điện năng
Về triển khai Quyết định số: 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/06/2002 của Bộ Công nghiệp, Sở đã hoàn tất nội dung quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số: 1453/QĐ-CT-UBT ngày 19/05/2003. Quy định này đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2004, Sở  tiếp nhận 03 hồ sơ xin cấp phép hoạt động điện lực; đã trình UBND tỉnh cấp phép được 3 hồ sơ.

Về công tác thanh tra các doanh nghiệp trực thuộc Sở về công tác an toàn công nghiệp và an toàn điện, Sở Công nghiệp đã soạn thảo nội dung kiểm tra an toàn công nghiệp, an toàn điện và lập kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trực thuộc và Công ty Điện lực Đồng Nai trong tháng 07/2004.

Về tiến độ thực hiện dự án cải tạo lưới điện TP.Biên Hòa, hiện nay đã thi công hoàn thành đạt 97% khối lượng; đang tiến hành đóng điện giai đoạn 1 khu vực nội ô thành phố Biên Hòa. Sau khi đóng điện, Công ty Điện  lực Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai thi công gói thầu thu hồi vật tư phần đường dây trung hạ thế (thực hiện trong quý 4/2004 và quý 1/2005); chuyển dời các Branhchement hạ thế của khách hàng từ lưới điện củ sang lưới điện mới.

Tham gia nghiệm thu các công trình đã triển khai thuộc kế hoạch năm 2001 chuyển tiếp gồm 8 huyện với khối lượng đường dây trung thế dài 147 km; trạm biến áp 13.328 KVA với tổng kinh phí đầu tư 21 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành quyết tóan được 7 huyện; còn lại huyện Tân Phú, đơn vị thi công đang lập hồ sơ hoàn công để tổng nghiệm thu. 
Sở Công nghiệp cũng đã phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai và Sở Kế hoạch Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình điện năm 2004 với tổng chiều dài đường dây trung thế là 260,84 km, tổng dung lượng trạm biến áp là 16.407,5 KVA; hiện nay các hạng mục này đang thẩm định và phê duyệt để triển khai thiết kế trong quý I/2005 và dự kiến tổ chức đấu thầu vào cuối quý I/2005.

Trong năm 2004, Sở Công nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến các đường dây 220KV: Nhơn Trạch-Cát Lái; Nhà Bè-Cát Lái. Thỏa thuận hướng tuyến 110KV: Xuân Trường - Đức Linh; Tân Phú-Đa Hoai-Đa Tẻ; Trị An-Vĩnh An và vị trí trạm 110/22KV Vĩnh An; tuyến 110KV KCN Dệt May.
Về công tác xử lý vi phạm sử dụng điện; căn cứ vào Quyết định số: 42/2002/QĐ-BCN ngày 09/10/2002 của Bộ Công nghiệp, trong tháng 05/2004 Sở Công nghiệp đã tổ chức bồi huấn, kiểm tra, sát hạch kiến thức về các quy trình, quy phạm về điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra cung ứng và sử dụng điện cho 51 cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra của Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND tỉnh đã xem xét, ra Quyết định số: 2117/QĐ.CT-UBT ngày 02/06/2004 về việc công nhận 51 kiểm tra viên điện lực đã tham gia học tập và đạt kết quả.

Trong năm 2004, Sở Công nghiệp đã thẩm định 203 công trình điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng. Trong đó có 46 công trình trung thế và trạm biến áp có chiều dài là 45,3 km; tổng dung lượng TBA là 10.820KVA; 66 công trình đường dây hạ thế dài 97 km và 21 công trình chiếu sáng có chiều dài  92 km. Thẩm định lại do thay đổi về chính sách tiền lương và biến động giá là 71 công trình.

Sở Công nghiệp căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh về việc lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án quy hoạch này. Đơn vị trúng thầu là Viện Năng lượng-thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ trình HĐND và UBND tỉnh  thông qua trong quý I/2005.

6. Công tác thanh tra

· Phối hợp với các ngành thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quyết định của UBND tỉnh về công tác an toàn kỹ thuật của các thiết bị có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật, phục vụ sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp, đúng theo các qui định của Nhà nước, năm 2004 kiểm tra 11 doanh nghiệp, không có sự cố mất an toàn kỹ thuật xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân an tâm công tác sản xuất.

· Công tác kiểm tra các công trình điện năm 2004 được thường xuyên liên tục đối với các đơn vị, cá nhân có sử dụng điện, tổ chức phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai giải quyết các trường hợp vi phạm sử dụng điện, ngăn chặn các hình thức lấy cắp điện, các sự cố về điện, bảo đảm an toàn về hoạt động điện lực, giảm số lượng vi phạm sử dụng điện trong năm 2004, nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Năm 2004, Sở Công nghiệp phối hợp cùng các ngành kiểm tra, làm việc với 13 doanh nghiệp về công tác an toàn kỹ thuật về điện, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn về điện trong sản xuất.

· Công tác kiểm tra sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2004 được thực hiện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành một cách thường xuyên, kiểm tra 11 doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong  khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các Huyện, tập trung chủ yếu ở huyện Long Thành, Vĩnh Cửu  và TP Biên Hòa, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, đôn đốc nhắc nhỡ các Doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ khai thác tài nguyên khoáng sản đúng theo quy định và thiết kế mỏ được phê duyệt, sửa chữa kịp thời các thiếu sót trong quá trình khai thác đá, ổn định tình hình khai thác đá trên địa bàn Đồng Nai, giảm tối đa mức độ gây ảnh hưởng đến môi trường ven sông do hoạt động khai thác đá gây ra.

· Phối hợp với các ngành giải quyết các khó khăn vướng mắc của Công ty Đông Nam về nợ thuế xe nhập khẩu, về hoạt động của các Xí nghiệp xe Container, xe khách.... tìm ra các giải pháp khắc phục hậu quả của Công ty, để ổn định tình hình hoạt động của Công ty Đông Nam.

· Công tác xét khiếu tố: Thanh tra Sở Công nghiệp thường xuyên tổ chức tiếp dân vào sáng Thứ hai hàng tuần để nghe, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của dân kịp thời. Thực hiện luật khiếu nại tố cáo, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời năm 2004 có phát sinh 3 đơn khiếu nại ở các lĩnh vực sau:

· 2 đơn tố khiếu nại phát sinh trong lĩnh vực sử dụng điện vi quy định sử dụng điện, bị cán bộ điện lực kiểm tra thường xuyên phát hiện các hộ vi phạm sử dụng điện, Sở Công nghiệp phối hợp xử lý xong khiếu nại của các hộ.

· 1 đơn của hộ dân ở phường Long Bình TP Biên Hòa có đơn khiếu nại về việc trồng cây cao su dưới lưới điện cao thế bị điện lực yêu cầu giải tỏa cây cao su, Sở Công nghiệp phối hợp Điện lực xử lý giải tỏa cây cao su vi phạm hành lang lưới điện theo quy định, hộ dân đã chấp hành.

· Công tác chống tham nhũng: Sở Công nghiệp triển khai pháp lệnh chống tham nhũng trong cơ quan và pháp lệnh thực hành tiết kiệm trong CBCNV, nâng cao trách nhiện của CBCNV trong việc thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh, sử dụng kinh phí theo định mức khoán biên chế, đúng chế độ chính sách Nhà nước quy định, phù hợp với hoạt động của cơ quan từ việc chi phí hội nghị, giao ban trên tinh thần tiết kiệm, công tác kiểm tra kiểm soát chi phí chặt chẽ, để khuyến khích trích thưởng cho CBCNV do tiết kiệm chi phí.

· Công tác xây dựng lực lượng: Thanh tra Sở Công nghiệp thường xuyên củng cố trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý kiểm tra để nâng cao kiến thức và khả năng hiểu biết về pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của thanh tra. Thanh tra Sở được cũng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng thanh tra điện lực theo nghị định 103/2004/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng cán bộ thanh tra điện lực được bổ sung là 3 cán bộ kỹ sư điện, hiện chuẩn bị cho cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng cán bộ thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công nghiệp để chuẩn bị cho thanh tra điện lực đi vào hoạt động trong năm 2005.

7. Công tác văn phòng
- Công tác tổ chức cán bộ: Lập quy hoạch cán bộ của Sở. Theo dõi công tác quy hoạch cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ. Thi tuyển cán bộ công chức cho 5 cán bộ. Triển khai thành lập Thanh tra điện lực và Trung tâm Khuyến công.

- Công tác khuyến công: Sở Công nghiệp đã xây dựng phương án thành lập Trung Tâm Khuyến công, đến nay đã được UBND tỉnh chấp thuận thành lập tại Quyết định số 5504/QĐ.CT.UBT ngày 12/11/2004. Sở Công nghiệp đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để Trung Tâm đi vào hoạt động như: xây dựng quy chế quản lý nguồn quỹ trình UBND tỉnh ra quyết định; xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động của Trung Tâm; thực hiện việc đăng ký và khắc con dấu của Trung tâm; xây dựng chương trình dự án khuyến công năm 2005.
- Công tác lao động tiền lương: Nâng lương thường niên cho 12 CBCC đến niên hạn đủ tiêu chuẩn điều kiện nâng lương. Lập báo cáo và duyệt biên chế quỹ tiền lương các quý trong năm 2004.
- Công tác thi đua khen thưởng: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Nhận cờ thi đua của Chính phủ. Phát động phong trào thi đua năm 2004 và chuẩn bị cho công tác thi đua năm 2005. Lập danh sách và đề nghị xét tặng Huy chương vì sự nghiệp phát triển công nghiệp cho 271 trường hợp .

- Công tác đào tạo: Cử 3 đ/c tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước; 01 đ/c tham gia học lớp bồi dưỡng tin học; 01 đ/c tham gia học lớp bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ, cử 02 đ/c đào tạo sau đại học, lập danh sách gửi đi bồi dưỡng kiến thức Tin học và Ngoại ngữ cho CBCC của VP Sở.

- Công tác Văn thư lưu trữ:  Xây dựng Quy định về công tác văn thư; Quy định về công tác lưu trữ ; ban hành danh mục lưu trữ của các phòng. Xử lý tiêu huỷ tài liệu trùng thừa sau khi chỉnh lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế  “một cửa’’.
V. Đánh giá chung
Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất công nghiệp năm 2004 trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, do ảnh hưởng tình hình biến động chung của Thế giới, khu vực và cả nước, nhưng nhờ có sự phấn đấu cao của ngành công nghiệp Đồng Nai và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương nên ngành công nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, cụ thể:
1. Kết quả đạt được

- Năm 2004, công nghiệp Đồng Nai vẫn tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng năm 2004 tăng 18,81% so năm 2003, vượt mục tiêu Nghị quyết 65/2004/NQ.HĐND ngày 14/01/2004 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI - kỳ họp thứ 11 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2004 (mục tiêu Nghị quyết tăng từ 17 - 18%). Công nghiệp phát triển nhanh đã góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá. Đến năm 2004, cơ cấu GDP công nghiệp đã chiếm 57% GDP toàn tỉnh (định hướng quy hoạch đến 2005 là 56,1%), góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2004 đạt trên 13,56%.

- Quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã phát huy được tiềm năng các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu (trên 60%) và là thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai thời gian qua. Bên cạnh đó, đã hình thành và phát huy được các ngành công nghiệp mũi nhọn như khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, dệt may, giày dép... thực hiện theo đúng định hướng mà nghị quyết đại hội Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ VII đã đề ra. 

- Ngành công nghiệp không những đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng mà còn tham gia xuất khẩu, năm 2004 giá trị xuất khẩu đã đạt trên 2,4 tỷ USD (chiếm gần 9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước). Năng suất lao động ngành công nghiệp ngày càng được cải thiện, tạo việc làm và có thu nhập cho hàng chục ngàn lao động hàng năm, số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp đến năm 2004 đã lên tới 269.000 người.

- Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến đáng kể, cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất. Dự kiến năm 2004, thu hút  đầu tư nước ngoài trực tiếp với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 583 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư là 7,044 tỷ USD, hiện có 310 dự án thuộc ngành công nghiệp đang hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư là 3,48 tỷ USD.

- Hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp bao gồm 23 khu và 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 9.000 ha, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hoạt động của các Khu công nghiệp ngày càng có hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.

2. Nguyên nhân đạt kết quả 
- Tình hình chính trị trong nước tiếp tục ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, thu hút đầu tư. Kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng khá cao. Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách cải cách kinh tế vĩ mô như chính sách đối ngoại rộng mở, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Tỉnh tiếp tục cải thiện tốt môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển sản xuất. Lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cải tiến thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện cho doanh nghiệp, xây dựng chính sách hợp lý về thu hút đầu tư, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh đã có các cuộc họp mặt với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp và kịp thời chỉ đạo cho các ngành có biện pháp giải quyết những vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

- Ngành công nghiệp triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp mà đặc biệt là thực hiện tốt công tác quy hoạch, định hướng quy hoạch ngành. Ngoài quy hoạch phát triển toàn ngành công nghiệp đã triển khai quy hoạch chi tiết các ngành công nghiệp cụ thể, làm cơ sở cho việc gọi vốn đầu tư, xây dựng các chương trình phát triển công nghiệp cụ thể để có biện pháp chỉ đạo sát thực, trong đó chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp bao gồm chương trình công nghiệp chế biến, chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, chương trình điện khí hóa nông thôn, đã góp phần đáng kể vào việc phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà.

- Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã từng bước đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh để hội nhập, mở rộng thị trường bằng việc cải tiến hệ thống đại lý, tiếp thị, chủ động phục vụ tốt cho các nhu cầu thị trường. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cũng từng bước được cải thiện đáng kể, năng lực và trình độ công nghệ sản xuất của nhiều ngành công nghiệp đã dần dần được nâng cao, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện, quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng rộng mở tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Những tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển công nghiệp Đồng Nai trong thời gian qua còn một số tồn tại cần được khắc phục, cụ thể:

- Phát triển công nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động thủ công chiếm tỷ trọng cao, do đó giá trị gia tăng công nghiệp còn thấp. Một số ngành mang tính công nghệ cao như điện tử, viễn thông... vẫn còn sử dụng nhiều lao động giản đơn, công nghệ thủ công, chưa thu hút được công nghệ nguồn, công nghệ cao. Sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu chưa rõ nét, chưa có sự thay đổi đáng kể, mang tính đột phá.

- Tình hình chỉ đạo đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp Nhà nước địa phương tuy đã có chuyển biến, nhưng nhìn chung quy mô dự án đầu tư còn nhỏ, mục đích đầu tư chủ yếu bổ sung máy móc thiết bị hoặc thay đổi từng phần máy móc thiết bị. Do đó, tác động của đầu tư chiều sâu, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường các doanh nghiệp nhà nước chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Các doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế về vốn, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, thị trường, năng suất lao động... so với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, công trình ngoài khu công nghiệp vẫn còn chậm, nhất là việc cung cấp điện, nước, đường giao thông. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với việc phát triển dân cư, việc giải quyết quy hoạch nhà ở của công nhân, cơ sở dịch vụ phục vụ công nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề đáng quan tâm, hiện nay nguồn nhân lực không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thật cao, mà còn nảy sinh hiện tượng thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp do những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động tăng nhanh. Bên cạnh đó hệ thống đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là khi có nhu cầu lao động kỹ thuật cao, lao động có tay nghề. Sự gia tăng lao động cơ học trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm như đi lại, nhà ở, sinh hoạt đời sống văn hoá và các vấn đề xã hội khác.

Sự phát triển ngành công nghiệp năm 2004 còn một số tồn tại, có thể đánh giá một số nguyên nhân sau: 

- Tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số doanh nghiệp, làm cho một số ngành gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước như ngành giấy, cơ khí tiêu dùng... Tình hình kinh tế thế giới và khu vực những năm đầu của thế kỷ 21 giảm sút nhất là kinh tế Mỹ, Nhật làm ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu các sản phẩm như giày dép, may mặc, điện tử... của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu vẫn khai thác nguồn lao động giá rẻ, nên chủ yếu đầu tư vào những ngành sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp.

- Tình hình kinh tế trong nước tuy duy trì được mức tăng trưởng cao nhưng giá nông sản như cà phê, lúa gạo xuống thấp, thiên tai lũ lụt xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng đến sức mua thị trường trong nước nhất là khu vực nông thôn, làm cho tình hình tiêu thụ một số vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn gia súc... gặp khó khăn. Tình hình thiếu nguyên liệu nông sản cho các doanh nghiệp chế biến như mía cho nhà máy đường, khoai mì cho sản xuất tinh bột và bột ngọt... đã làm cho các doanh nghiệp này gặp khó khăn về nguyên liệu cho sản xuất. Giá vật tư, nhiên liệu như xăng dầu, gaz, sắt thép... tăng đã ảnh hưởng không tốt đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn thấp, trong khi đó nguồn vốn cho việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ cũng gặp những khó khăn như vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng thương mại lãi suất còn cao, các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước không đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động trong đầu tư của các doanh nghiệp, nhất là DNNN còn yếu, các doanh nghiệp còn trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa xác định việc đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ là vấn đề sống còn của doanh nghiệp để chuẩn bị cho tiến trình tham gia các tổ chức kinh tế thế giới, còn mang nặng tư tưởng trông chờ sự bảo hộ của nhà nước đối với sản phẩm của mình.

- Thiếu thông tin về định hướng xuất khẩu, về thị trường xuất khẩu cũng như thị trường thế giới, do đó một số doanh nghiệp nhà nước không có khả năng định hướng xuất khẩu nên không thể đầu tư, trong khi đó thị trường trong nước có giới hạn về sức mua. Ngoài ra cũng không loại trừ còn một số doanh nghiệp yếu năng lực quản lý, nhất là khi chuyển sang cơ chế thị trường do còn bị ảnh hưởng bởi thời kỳ bao cấp quá dài nên không đủ năng lực để thực hiện sự thay đổi lớn. 

- Việc sắp  xếp lại doanh nghiệp nhà nước và công tác cổ phần hóa DNNN còn tiến hành chậm, chủ yếu do khâu xác định giá trị doanh nghiệp, tình hình công nợ và các tồn tại của doanh nghiệp.

phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM Vụ Kế HOạcH NĂM 2005
Năm 2005 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001-2005, Ngành Công nghiệp cần chỉ đạo tập trung phát triển những sản phẩm lợi thế, có tính cạnh tranh cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành năm 2005 từ 17-18% so với năm 2004. Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành và chi phí sản xuất, tăng nhanh các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tiếp tục sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước không nắm giữ 100% vốn, sáp nhập, giải thể, phá sản các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Để tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 17%-18%, ngành công nghiệp xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2005 và một số giải pháp thực hiện chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2005
- Tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế năm 2005: 57%

- Tỷ lệ hộ dùng điện: đạt 95% tổng số hộ toàn tỉnh.

- Kế hoạch năm 2005 phấn đấu giá trị SXCN (Giá CĐ 94) toàn ngành công nghiệp đạt 40.220 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2004, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng

	
	Ước TH  năm 2004
	KH năm 2005

	Chỉ tiêu
	GTSXCN
	So với TH năm 2003 (%)
	GTSXCN
	So với TH năm 2004 (%)

	Tổng số
	34.129
	118,8
	40.220
	117,8

	CN Quốc doanh TW
	           5.960 
	110,1
	6.570
	110,2

	CN Quốc doanh ĐP
	           2.123 
	113,8
	2.350
	110,7

	CN Ngoài quốc doanh
	           4.960 
	122,8
	5.850
	117,9

	CN Đầu tư nước ngoài
	21.086 
	121,2
	25.450
	120,70


a/ Công nghiệp Quốc doanh TW
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.570 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2004, tốc độ tăng thấp do năm 2005 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Công nghiệp quốc doanh TW có vai trò tiên phong trong việc đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

b/ Công nghiệp Quốc doanh địa phương
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2004, tốc độ tăng thấp do năm 2005 sẽ chuyển một số doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Các doanh nghiệp quốc doanh địa phương tiếp tục phải đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
c/ Công nghiệp ngoài quốc doanh
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 17,9% so năm 2004, tốc độ tăng cao do năm 2005 sẽ có một số doanh nghiệp nhà nước (trung ương + địa phương) cổ phần hóa chuyển sang báo cáo khu vực này. Thực hiện khuyến khích các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư mở rộng và đầu tư mới các cơ sở sản xuất với nhiều qui mô, trình độ. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, thu hút nhiều lao động. 

d/ Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25.450 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2004. Đây là khu vực chiếm tỷ trọng giá trị sản xuất cao nhất trong ngành công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn, do đó phải đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã qui hoạch.

II.  Kế hoạch của các doanh nghiệp thuộc Sở

Kế hoạch năm 2005, GTSXCN các doanh nghiệp thuộc Sở là 468,7 tỷ đồng (giá CĐ 94), xấp xỉ so thực hiện năm 2004. Cụ thể các doanh nghiệp như sau:

1/ Công ty cổ phần cơ khí Đồng Nai
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 12,3 tỷ đồng, giảm 6,6% so thực hiện 2004. Nguyên nhân giảm là do đến nay Công ty chưa có sản phẩm ổn định chủ yếu mang tính chiến lược nên chưa xây dựng được thương hiệu để đứng vững trên thị trường. Công ty tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng sản xuất và gia công các mặt hàng cơ khí, nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông, từng bước đổi mới thiết bị công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh, thực hiện tốt phương án cổ phần hoá đã xây dựng.
2/ Công ty Cổ phần điện cơ Đồng Nai
Phấn đấu kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 đạt 30,3 tỷ đồng, tăng 15,4% so với thực hiện 2004. Nguyên nhân tăng là do công ty có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn năm 2004 cho các hợp đồng thi công công trình điện được ký kết cuối năm 2004.

3/ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 phấn đấu đạt 148,5 tỷ đồng, giảm 7,8% so với thực hiện năm 2004. Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống đại lý, đảm bảo duy trì được cổ tức cao cho cổ đông. Nghiên cứu đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

4/ Công ty Cao su màu
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 đạt 44 tỷ đồng, tăng 25,6% so thực hiện năm 2004. Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư tại huyện Vĩnh Cửu thông qua việc nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, khắc phục khó khăn về tình hình biến động lao động. Tập trung giải quyết những tồn tại về tài chính để hoàn thành công tác cổ phấn hoá trong năm 2005.
5/ Công ty Cao su Công nghiệp
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 13,5 tỷ đồng, giảm 12,9% so thực hiện năm 2004. Tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây cao su để mang lại năng suất cao.

6/ Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 112,9 tỷ đồng, tăng 7,7% so thực hiện năm 2004. Năm 2005, Công ty bắt đầu đưa dự án phân xưởng bao bì carton 25.000 tấn/năm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động nên công suất chưa cao, Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ.

7/ Công ty THCB Gỗ Tân Mai
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 45 tỷ đồng, có mức sản xuất xấp xỉ năm 2004. Tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng mộc, chủ động nguồn nguyên liệu. Triển khai và hoàn thành công tác cổ phần hoá trong cuối quý II/2005.
8/ Công ty Đông Nam

Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 16 tỷ đồng, tăng 14,1% so thực hiện 2004. Công ty tiếp tục cố gắng thực hiện tốt việc vận chuyển hành khách công cộng, đưa rước học sinh và công nhân nhằm đạt mục tiêu đề ra.

9/ Công ty Cổ phần Gốm Việt Thành

Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 17 tỷ đồng, có mức sản xuất xấp xỉ năm 2004. Tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư Trung tâm dịch vụ gốm sứ, cung cấp nguyên liệu cho Công ty và các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trên địa bàn. Không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá sản phẩm.
10/ Công ty Cổ phần Nam Hải
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 8,9 tỷ đồng, giảm 15,2% so với mức thực hiện năm 2004. Tiếp tục phát huy dây chuyền xeo giấy đã đầu tư.

11/ Công ty May Công nghiệp
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 13 tỷ đồng, giảm 7,8% so với thực hiện năm 2004. Mức sản xuất có giảm so với năm 2004 là do bước đầu thực hiện ổn định lại bộ máy sản xuất cũng như đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
12/ Công ty May Đồng Thịnh
Kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 là 7,4 tỷ đồng, giảm 13% so thực hiện 2004. Công ty tiếp tục ổn định sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

13/ Trung tâm tư vấn công nghiệp
Phối hợp cùng các ngành chức năng và phòng Điện năng hoàn tất các hồ sơ quyết toán các công trình điện đã hoàn thành đưa vào sử dụng để bàn giao cho ngành điện quản lý, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tư vấn theo nhiệm vụ được giao.
14/ Trung tâm khuyến công
Tiếp tục triển khai ổn định công tác tổ chức bộ máy, tập trung vào thực hiện chương trình khuyến công đã xây dựng khi được phê duyệt.
III. Công tác quản lý nhà nước

1. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án
a/ Chương trình đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ
Năm 2005 là năm đặt ra rất nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Do đó cần đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường thời hội nhập.
Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2005 của UBND tỉnh, năm 2005 tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Kế hoạch huy động tổng nhu cầu vốn cho việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước năm 2005 là 985 tỷ đồng, Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư cho xây lắp là 269 tỷ đồng và nhu cầu vốn đầu tư đổi mới thiết bị là 716 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư chiều sâu dự kiến năm 2005 đối với các doanh nghiệp nhà nước địa phương là 409 tỷ đồng, trong đó xây lắp 182 tỷ, đầu tư thiết bị 227 tỷ đồng.
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước thuận lợi trong việc đầu tư đổi mới công nghệ năm 2005, đáp ứng nhu cầu thị trường trong quá trình hội nhập, căn cứ vào sự phân công tổ chức thực hiện của chương trình, Sở Công nghiệp chủ trì cùng với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học công nghệ, cùng một số Sở, ngành trực tiếp triển khai, phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện chương trình.
b/ Qui hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ
· Trên cơ sở qui hoạch được duyệt, tiếp tục có kế hoạch phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ đốt bằng dầu, gas để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động môi trường khu vực.

· Tiếp tục phối hợp các ngành, huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa  triển khai việc quy hoạch khu vực cho phát triển nghề gốm ở cầu 4 trụ Xã Tân Hạnh (Biên Hòa) và ấp Bình ý, xã Tân Bình (Vĩnh Cửu).

c/ Triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp điện và điện tử 
Trên cơ sở chương trình được tỉnh phê duyệt, cùng phối hợp các ngành, thực hiện các giải pháp sau:

· Kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao ngành điện và điện tử, cùng các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có những chính sách khuyến khích (chính sách đầu tư, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm...) và có biện pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực này.

· Kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

d/ Xây dựng và triển khai thực hiện đề án 112 của Sở Công nghiệp (Đề án tin học hóa quản lý Nhà nước của Sở công nghiệp)
Tiếp tục triển khai đề án 112 của Sở Công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 291/QĐ.CT.UBT ngày 20/01/2003 về duyệt dự án đầu tư Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước Sở Công nghiệp giai đoạn 2002 - 2005, trong đó tập trung:

· Thường xuyên cập nhật các thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động công nghiệp trên địa bàn và các chủ đề đã được đưa lên trang web như cơ sở dữ liệu, chủ trương chính sách của Tỉnh, tư vấn và giải đáp, giới thiệu doanh nghiệp.

· Tiếp tục xây dựng Cơ sở dữ liệu công nghiệp và cơ sở dữ liệu lưới điện trên địa bàn Đồng Nai theo công nghệ GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp. 
e/ Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Đồng Nai (khóa VII) số 31-Ctr/TU ngày 01/07/2002 thực hiện NQ 15/TW về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2010. Năm 2005, Sở Công nghiệp tiếp tục triển khai chương trình qua một số lĩnh vực:

· Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp:
· Tiếp tục phối hợp với 02 Công ty Cơ khí nông nghiệp Vikyno, Vinappro, Sở Nông nghiệp & PTNT, các Phòng Nông nghiệp huyện, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) tuyên truyền sâu rộng trong bà con nông dân về lợi ích của việc sử dụng máy móc thiết bị nông nghiệp do Việt Nam sản xuất; kết hợp nắm số liệu về quy hoạch vùng chuyên canh, năng suất giống mới, kỹ thuật canh tác, hệ thống giao thông nội đồng, máy nóc, thiết bị, dụng cụ nông nghiệp do các đơn vị sản xuất cơ khí bán ra trên địa bàn.

· Nắm bắt nhu cầu, tâm lý của người tiêu dùng đối với máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất để đảm bảo máy càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với người Việt Nam, đồng thời qua đó, kiến nghị các cơ sở sản xuất máy nông nghiệp có chương trình nghiên cứu chế tạo các loại máy phục vụ nông nghiệp, nông thôn như: máy chặt mía, máy thu gom mía, máy gieo hạt, máy đào lổ, .. nhằm giảm nhẹ sức lao động cũng như giải quyết nạn thiếu hụt lao động ở những khâu này.

· Nghiên cứu và tìm biện pháp đề xuất với tỉnh để có chính sách phù hợp hơn cho người tiêu thụ cũng như cho cả nhà sản xuất máy nông nghiệp nhằm kích thích mạnh mẽ hơn việc sản xuất và tiêu thụ máy và thiết bị nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, kích thích ngành cơ khí chế tạo máy nông nghiệp phát triển, thực hiện đúng mục tiêu cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn qua từng giai đoạn mà Nghị quyết Trung ương cũng như Tỉnh ủy đề ra.

· Chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông sản:

Tiếp tục triển khai chương trình công nghiệp chế biến nông sản, trong đó tập trung vào một số việc sau:

· Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông tạo điều kiện cung cấp giống mới và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân nhằm tăng năng suất và cải thiện chất lượng nông sản đảm bảo chất lượng đầu vào cho công nghiệp chế biến.

· Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các doanh nghiệp chế biến thông báo kịp thời về giá cả, thời vụ, thời gian và địa điểm thu mua các loại nông sản để nông dân biết và chủ động trong việc thu hoạch. Đồng thời nghiên cứu đưa thông tin hàng ngày về giá cả các loại nông sản trên thị trường trong nước và thế giới cho nông dân biết.
· Chương trình điện khí hóa nông thôn:
Với mục tiêu đến năm 2005: Số hộ nông thôn có sử dụng điện đạt 95%. Tăng cường phát triển hệ thống điện phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp đến các khu dân cư tập trung. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ chương trình điện khí hóa nông thôn như sau:

· Xây dựng mạng điện 3 pha công nghiệp, nâng cấp các tuyến l pha trở thành 03 pha và tăng cường dung lượng trạm một cách hợp lý để phục vụ các chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất và chế biến nông sản.

· Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển lưới điện năm 2005.
· Theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục điện nông thôn thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2004.
2. Công tác kế hoạch và quản lý công nghiệp
· Triển khai và định hướng cho doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 14000, xem trọng công tác đảm bảo chất lượng môi trường, an toàn công nghiệp. Chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho đánh giá tái cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản l‎‎ý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 của Sở Công nghiệp. 
· Tiếp tục triển khai thực hiện các qui hoạch và các đề án đã được duyệt: Qui hoạch ngành gốm mỹ nghệ, qui hoạch cơ khí, đề án lộ trình tham gia AFTA, đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, qui hoạch lưới điện và qui hoạch phát triển ngành công nghiệp điện, điện tử. 

· Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa các Bộ ngành và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong các vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ soạn thảo và Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005, tiến hành đẩy mạnh và cụ thể hoá các chương trình liên kết, hợp tác với các Sở Công nghiệp trong vùng đã được ký kết.

· Thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ xã Sông Thao theo phân công của UBND tỉnh, triển khai chương trình hỗ trợ xã Sông Thao xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005.

· Triển khai chương trình HTKTQT và báo cáo định kỳ hàng quý về công tác hợp tác kinh tế quốc tế của Sở.
· Báo cáo tổng kết năm 2004 và xây dựng chương trình công tác năm 2005, báo cáo định kỳ sản xuất công nghiệp hàng tháng, quý.

· Tham gia thực hiện công tác sắp xếp và cổ phần hóa tại các DNNN thuộc Sở theo chủ trương của tỉnh.

· Phối hợp làm việc với Phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

· Tiếp tục theo dõi việc triển khai cơ sở dữ liệu công nghiệp thuộc đề án 112 - đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước.
· Triển khai chương trình khuyến công đến các địa phương và tổ chức theo dõi thực hiện chương trình khuyến công năm 2005.
· Tiếp tục phối hợp Cục Thống kê nắm tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp. Triển khai hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp khi chương trình hỗ trợ đầu tư được phê duyệt.

3. Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
· Kiểm tra xử lý các hồ sơ cấp phép và gia hạn giấy phép sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp khai thác đá: 12 doanh nghiệp với 20 giấy phép.

· Kiểm tra thiết kế kỹ thuật, giám đốc điều hành mỏ, tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (đối với các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) các mỏ đang hoạt động khai thác của các doanh nghiệp theo quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh và của Giám đốc Sở.

· Tham gia khảo sát và góp ý với Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

· Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản.

· Tổ chức tập huấn cho các đối tượng làm công việc liên quan đến VLNCN trên địa bàn Tỉnh.

· Hàng tháng tổ chức nghiệm thu VLNCN phát sinh để làm cơ sở theo dõi tình hình sử dụng VLNCN của các đơn vị.

· Triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ cho công tác quản lý khai thác mỏ và sử dụng VLN công nghiệp.

· Triển khai thực hiện đề tài khoa học cải tiến phương pháp sử dụng VLNCN.
4. Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn công nghiệp
· Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh về an toàn công nghiệp tại 23 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.

· Hướng dẫn, kiểm tra về công tác đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp cho các doanh nghiệp có sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

· Đẩy mạnh công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn công nghiệp cho lực lượng cán bộ quản lý và công nhân sử dụng, vận hành và chăm sóc các máy móc, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo Quyết định 136/2004/QĐ BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và các văn bản quy định có liên quan khác tại các đơn vị có sử dụng, chú trọng đến các cơ sở Tư nhân do huyện quản lý.

· Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp ô tô đến năm 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như kế hoạch phối hợp với Sở Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về phối hợp sản xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ lắp ráp ôtô giữa 02 địa phương.
· Thực hiện Dự án phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh Đồng Nai, đồng thời phối hợp với các Phòng Kinh tế, Nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh, Huyện, Trung tâm Khuyến nông...đẩy mạnh chương trình cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn với các biện pháp thích hợp cho từng vùng trên cơ sở các chính sách của Nhà nước.

5. Công tác quản lý điện năng
· Phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai và UBND các huyện điều tra số hộ có điện trên toàn tỉnh cũng như nhu cầu phát triển lưới điện hạ thế và gắn mới điện kế để đảm bảo vượt mức tỷ lệ số hộ có điện đến cuối năm 2005 là 95%. 

· Đôn đốc Công ty Điện lực Đồng Nai sớm hoàn thành các hạng mục công trình thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2002-2003.

· Tham gia công tác nghiệm thu, đóng điện dự án cải tạo lưới điện TP. Biên Hòa.

· Thỏa thuận hướng tuyến và vị trí các trạm trung gian nằm trong quy hoạch cải tạo phát triển lưới điện của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2005 có xét đến 2010.

· Tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Điện và Điện tử giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 sau khi quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai được phê duyệt.

· Tiến hành triển khai Nghị định 102/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Thông tư số: 01/2004/TT-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất.

· Phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành công tác Thanh tra đối với các đơn vị được Sở Công nghiệp thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động điện lực.

· Phối hợp với Thanh tra Sở Công nghiệp kiểm tra công tác thẩm định dự án điện của các phòng Kinh tế các huyện, Thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

· Thực hiện công tác thẩm định TKKT-TDT theo phân cấp của UBND tỉnh.

· Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra việc triển khai lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp do ngành điện đầu tư.

6. Công tác thanh tra
· Thực hiện kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị của các doanh nghiệp theo quy định các thiết bị phải đảm bảo an toàn nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành thiết bị.

· Thực hiện phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý vi phạm điện tại các hộ, các đơn vị sử dụng điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, kiểm tra công tác cung ứng điện theo hợp đồng điện đã ký kết, đảm bảo nhu cầu điện cung ứng phục vụ cho sản xuất, thực hiện kiểm tra các đơn vị theo giấy phép hoạt động điện lực, kiểm tra việc chấp hành pháp luật vế hoạt động điện lực, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực hoạt động điện lực theo nghị định 74/CP của chính phủ.

· Thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, kiểm tra hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác tài nguyên khoáng sản của các doanh nghiệp, kiểm tra hoạt động quản lý vật liệu nổ công nghiệp theo nghị định 27/CP của Chính phủ.

· Công tác xét khiếu tố: Thanh tra Sở thực hiện công tác xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, cá nhân theo trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo của Luật khiếu nại tố cáo qui định, xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhanh gọn, dứt điểm từng vụ việc, không để đơn thư khiếu nại tố cáo dây dưa kéo dài, tồn đọng lâu ngày để dân phải khiếu kiện vượt cấp.

· Thực hiện công tác tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tuần tại cơ quan văn phòng Sở Công nghiệp, tiếp nhận đơn thư phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải thích, giải quyết kịp thời cho các trường hợp có đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng qui định của Pháp luật, trả lời các thắc mắc, các yêu cầu của nhân dân kịp thời, xử lý các trường hợp sai phạm nghiêm minh, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Nhà nước.

· Thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền luật Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo bổ sung, sửa đổi. Tổ chức triển khai thanh tra điện lực theo Nghị định 103/CP của Chính phủ, nhanh chóng ổn định tổ chức để thanh tra điện lực đi vào hoạt động.

7. Công tác văn phòng
· Công tác tổ chức cán bộ lao động tiền lương: Nghiên cứu và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý đối với các Doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp quản lý. Xây dựng quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ thuộc Sở quản lý. Xem xét việc nâng lương hàng năm cho cán bộ công chức và thẩm định xây dựng đơn giá quỹ tiền lương đối với các doanh nghiệp thuộc Sở quản lý.

· Công tác hành chính quản trị: Duy trì thực hiện cơ chế “một cửa”, theo dõi công tác lễ tân, tiếp khách, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị và lên lịch công tác tuần. Ngoài ra còn thực hiện một số công tác về An ninh - Chính trị- Trật tự an toàn- Xã hội được lãnh đạo phân công.

IV. Một số giải pháp chủ yếu

Để ngành công nghiệp trong năm 2005 đạt được mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 17,8%, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cần phối hợp thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Đẩy mạnh chương trình đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới. Tận dụng thời cơ, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

2. Tập trung thực hiện tiến độ cổ phần hóa DNNN với mục đích phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

3. Tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Tăng cường hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp có hiệu quả hơn để thu hút mạnh các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát huy và khai thác hết tiềm năng công suất đã đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin các khu công nghiệp đã được phê duyệt, các cụm công nghiệp ở các địa bàn huyện, để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

6. Hỗ trợ công tác tìm kiếm thị trường cho các doanh nghiệp nhất là thị trường xuất khẩu. Triển khai mạnh hơn nữa và có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi tiếp cận thị trường thế giới.

7. Đẩy mạnh thực hiện chương trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2001-2010 theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa IX) của Trung ương về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông dân, nâng cao đời sống nông dân để nâng cao sức mua thị trường nông thôn.

8. Xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp như chính sách về khuyến công, chính sách về hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội ô thành phố Biên Hòa theo quy hoạch. 
9. Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghệ cao.

V. Một số kiến nghị


1. Kiến nghị Bộ Công nghiệp
a) Căn cứ Thông tư 01/2004/TT-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất. Căn cứ văn bản số: 3897/CV-UBT ngày 12/07/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 01/2004/TT-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ Công nghiệp; sau khi nghiên cứu Thông tư 01/2004/TT-BCN, Sở Công nghiệp nhận thấy Thông tư 01/2004/TT-BCN chưa nêu rõ để thực hiện các công việc này, các Sở Công nghiệp sẽ sử dụng nguồn nhân sự nào để thực hiện?.
b) Kiến nghị Bộ Công nghiệp hướng dẫn Sở Công nghiệp trong việc sử dụng nguồn nhân sự để thực hiện công tác quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: bộ phận này thuộc phòng quản lý điện năng hay là hình thành một phòng chức năng mới? Nguồn kinh phí để trả lương cho bộ phận này? Bởi vì hiện nay Sở Công nghiệp Đồng Nai đang thực hiện chế độ khoán biên chế. 

c) Trong chương trình điện khí hoá nông thôn, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành đưa điện về 100% xã, tuy nhiên tỷ lệ số hộ có điện chỉ mới đạt khoảng 91%. Hiện nay, tỉnh vẫn còn 22 xã nghèo đặc biệt khó khăn, chủ yếu các xã ở miền núi, dân cư sống không tập trung, việc kéo điện hạ thế đến các hộ dân rất tốn kém, trong khi đó đời sống của nhân dân các khu vực này rất nghèo, việc huy động vốn của dân để xây dựng lưới điện hạ thế gặp rất nhiều khó khăn và khó có khả năng thực hiện. 
Kính đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (tương tự như Tỉnh Điện Biên) để tạo điều cho Đồng Nai thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, phấn đấu đến năm 2005 đạt tỷ lệ 95% số hộ có điện trên toàn tỉnh Đồng Nai.

d) Đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét lại điều kiện quy định trong thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành điện có điều kiện là các vật tư chủ yếu phải được ngành điện kiểm nghiệm trước khi đưa vào vận hành. Tuy nhiên, một số sản phẩm của các nhà sản xuất có uy tín, trước khi đưa ra thị trường đều có phiếu kiểm tra đạt các yêu cầu chất lượng trước khi xuất xưởng. Việc ngành điện phải kiểm nghiệm lại các sản phẩm này sẽ gây lãng phí về thời gian, chi phí,….

e) Bộ Công nghiệp phối hợp với thanh tra Nhà nước tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các thanh tra viên để thanh tra điện lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 103/NĐ-CP về hoạt động của Thanh tra điện lực.

f) Luật Điện lực đã được Quốc hội thông qua, kính đề nghị Chính phủ, Bộ Công nghiệp nhanh chóng ban hành các Nghị định, Thông tư để triển khai luật nhằm sớm đưa luật đi vào cuộc sống của nhân dân.

g) Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp theo Thông tư Liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV để Sở Công nghiệp triển khai thực hiện.

h) Ban hành văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp gia công, chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô, đáp ứng nhu cầu lắp ráp ô tô ở Việt Nam, đảm bảo ngành công nghiệp ô tô phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng sản xuất phụ tùng ôtô tràn lan, chất lượng phụ tùng không đảm bảo làm ảnh hưởng đến chất lượng ô tô nhãn hiệu Việt Nam, phù hợp với chính sách của Nhà nước về chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

2. Kiến nghị UBND tỉnh
a) Kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch ưu tiên nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho các dự án triển khai hàng năm, thuộc danh mục các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo chương trình ưu tiên hỗ trợ đầu tư các sản phẩm công nghiệp hàng năm.
b) Chỉ đạo triển khai nhanh việc đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trong nước, nhằm phát huy nội lực.

c) Sở Công nghiệp đã kiến nghị với Bộ Công nghiệp xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc đưa điện về các xã nghèo, khó khăn. Đề nghị Tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các xã đặc biệt khó khăn và dân tộc thiểu số để nâng tỷ lệ số hộ có điện vùng nông thôn năm 2005 lên 95%.

d) Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp tại các địa phương, đặc biệt đối với các huyện, xã vùng sâu, vùng xa và các huyện mới thành lập chưa có điều kiện phát triển, nhằm phát triển công nghiệp nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
Ngoài ra, qua làm việc với các huyện, một số huyện có kiến nghị như sau:

1. Tp Biên Hoà
- Kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ngành tạo điều kiện giúp thành phố triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh, về việc di dời các cơ sở gạch ngói gây ô nhiễm trong khu vực đất quốc phòng ra khỏi khu dân cư. Đồng thời sớm hoàn thành mặt bằng sản xuất ở các cụm công nghiệp gạch ngói của xã Hố Nai 3 để các doanh nghiệp đã đăng ký có mặt bằng triển khai xây dựng.

- Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ nguồn vốn ngân sách để thực hiện đền bù 2 cụm công nghiệp đã được phê duyệt: Cụm công nghiệp gốm và cụm công nghiệp gỗ.

2. Thị xã Long Khánh
Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan giới thiệu một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến trái cây, nông sản thực phẩm về Thị xã, để tận dụng tiềm năng vùng nguyên liệu nông sản dồi dào của địa phương, nhằm tạo giá trị gia tăng cho nông sản thực phẩm trên địa bàn thị xã.

3. Huyện Long Thành và Nhơn Trạch
- Kiến nghị UBND tỉnh, các cấp Sở ngành liên quan định hướng phát triển ngành nghề, chính sách hỗ trợ đào tạo ngành nghề, kế hoạch phối hợp với các trường đại học, trường dạy nghề đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực cũng như trình độ tay nghề để cung cấp cho các khu công nghiệp đang phát triển trên địa bàn.

- Bố trí quỹ đất để làm nhà ở cho công nhân và nhân dân thuộc diện giải tỏa, nhằm giảm bớt áp lực về nhà ở cho công nhân và nhân dân trên địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo các ngành chức năng trong công tác khảo sát giới thiệu địa điểm nên rút ngắn thời gian xuống không quá 15 ngày đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, không quá 30 ngày đối với những doanh nghiệp có diện tích từ 20 ha trở lên nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy ĐN.

- UBND Tỉnh (báo cáo)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cục Thống kê.
- 7 Sở CN miền ĐNB.

Đồng kính gửi: Bộ Công nghiệp, Cục Công nghiệp Địa phương.

- Lưu VT-KH.
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